Công ty cổ phần cáp và vật liệu viễn thông (SACOM)


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Qúy 2 Năm 2007
Bản thuyết minh báo cáo tài chính này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc chung với các báo cáo tài chính và là báo cáo riêng  của Công ty cổ phần SACOM. 

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1.Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần cáp và vật liệu viễn thông, tên giao dịch đối ngoại viết tắt là SACOM, (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo quyết định số 955/1997/QĐ - TTg ngày 11 tháng 11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 75/1998/QĐ-TCCB ngày 7 tháng 2 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30 tháng 3 năm 1998 ,đăng ký thay đổi lần 5 vào ngày 11 tháng 08 năm 2006. 

Công ty bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1998.

Văn phòng giao dịch của Công ty được đặt tại số 152/11B đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Cơ sở sản xuất SACOM1 được đặt tại Khu công nghiệp Biên Hòa I, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Cơ sở sản xuất SACOM 2 được đặt tại xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Chi nhánh tại Hà Nội : số 360 B Âu Cơ Quận Hồ Tây- Hà Nội.

Công ty được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh theo giấy phép số 02/GPPH ngày 02 tháng 06 năm 2000 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp. 

Tên giao dịch chứng khoán : SAM

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất,thương mại,xây dựng.

3.Ngành nghề kinh doanh 

Ngành nghề hoạt động của Công ty là sản xuất, mua bán các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp vật liệu dân dụng;Bobin gỗ ( trục gỗ dùng quấn dây cáp ). Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu điện dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Sản xuất và kinh doanh sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống nhựa các loại; Cho thuê văn phòng; Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Niên độ kế toán : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND) 
III. Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006//QĐ-BTC ngày 20/03/2006, thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính và các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán : Chứng từ ghi sổ

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Công ty đã áp dụng Chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ theo các nguyên tắc của chuẩn mực.

V. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển :

1.1. Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

1.2. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế (hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng) tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

Giá gốc của hàng tồn kho do đơn vị tự sản xuất bao gồm chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hoá nguyên liệu vật liệu thành thành phẩm. 

Sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá theo phương pháp chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp.

2.2. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền .

2.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (nếu có), và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu :

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

4.Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

4.1. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao tài sản cố định được trích theo quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

	- Nhà cửa, vật kiến trúc
	từ 05 đến 25 năm

	- Máy móc, thiết bị 
	từ 03 đến 07 năm

	- Phương tiện vận tải 
	từ 04 đến 06 năm


Tài sản cố định chờ thanh lý & quyền sử đất vô thời hạn không tính khấu hao

Nguyên tắc đánh giá tài sản : theo nguyên giá
5. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư 

5.1. Nguyên tắc ghi nhận BĐS đầu tư:  Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

5.2. Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của Công ty.

6. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác

6.1 Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác:

6.1.1. Chi phí trả trước: Chi phí trả trước phân bổ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp TSCĐ trong kỳ được vốn hoá vào TSCĐ đang được đầu tư hoặc cải tạo nâng cấp đó.

6.1.2. Chi phí khác: Chi phí khác phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp TSCĐ trong kỳ được vốn hoá vào TSCĐ đang được đầu tư hoặc cải tạo nâng cấp đó.

6.2. Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.  

7. Kế toán các khoản đầu tư tài chính

7.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết: Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên  kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

7.2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: các khoản đầu tư chứng khoán, các khoản đầu tư khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền".

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

8. Kế toán các hoạt động liên doanh 

8.1 Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh theo hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh. 

9. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ ngắn hạn.

- Có thời hạn  thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ dài hạn.

- Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn.

- Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là nợ dài hạn.

10. Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

Đối với những TSCĐ thì chi phí sửa chữa lớn những tài sản này được trích trên cở sở theo kế hoạch đã thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý và được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh. 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo tỷ lệ 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí  quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

Chi phí bảo hành sản phẩm được trích theo tỉ lệ 0,5%/doanh thu sản phẩm cáp.

11. Ghi nhận chi phí trả trước
Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn. 

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

· Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

· Lỗ chênh lệch tỷ giá của giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản;

· Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.
· Chi phí thuê đất dài hạn
12. Nguồn vốn chủ sở hữu

12.1. Ghi nhận cổ tức: Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

12.2. Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt được trích các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ phân chia cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.

13. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

13.1. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

· Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

· Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

· Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

· Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

13.2. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

· Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

· Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

· Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.
13.3. Doanh thu hoạt động tài chính: 

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

· Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.
VI.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết qủa kinh doanh

	1.Tiền và các khoản tương đương tiền
	30/06/2007
	01/01/2007

	-Tiền mặt
	152.222.303
	          65.455.827

	-Tiền gửi ngân hàng
	1.090.996.609.846 
	         43.838.961.161

	-Tiền đang chuyển
	 
	 

	Cộng
	1.091.148.832149 
	          43.904.416.988


	3.Các khoản phải thu ngắn hạn
	30/06/2007
	01/01/2007

	a)-Phải thu khách hàng
	     805.022.167.432 
	  640.260.491.424 

	b)-Trả trước cho người bán
	       65.735.368.647 
	   61.506.755.047 

	c)-Các khoản phải thu khác
	     137.882.833.369 
	   54.440.717.826 

	+Tạm ứng
	          495.031.845 
	       242.997.430 

	+Ký quỹ,ký cược ngắn hạn
	     110.012.000.000 
	         12.000.000 

	+Phải thu khác *
	27.375.801.524 
	   54.185.720.396 

	Cộng
	  1.008.640.369.448 
	 756.207.964.297 


(a) Các khoản phải thu của khách hàng : Đây là khoản tiền bán cáp cho các Bưu điện ,
      các công ty thuộc ngành bưu chính viễn thông trong cả nước.

(b) Trả trước cho người bán :

	Ứng thiết kế + XD + tin học
	353.314.558
	

	Ứng tiền thuê đất KCN Long thành
	5.006.351.429
	

	Ứng 10% tiền dây chuyền cáp quang
	5.243.425.200
	

	TT L/C mua đồng cathodes, cable, 
	2.317.783.530
	

	Trả tiền mua đất VP Điện biên phủ
	52.814.493.930
	

	Cộng
	65.735.368.647
	


(c)  Phải thu khác * :
-Cáp cho vay: 





                       10.229.443.109
	-Vật tư thuê gia công:
	         4.861.337.219

	-Lãi tiền gửi NH ACB phải thu Q2/07
	         9.404.207.515

	-Cty CP Nhựa SACOM ( tiền tư vấn thiết kế nhà xưởng)
	           104.728.681 

	-.Phải thu CBCNV vay làmnhà,mua xe,BHYT,BHXH,SCC,SPC…..
	           955.938.000 

	-Phải thu các khỏan khác
	         1.820.147.000

	Cộng
	       27.375.801.524


* Không có công nợ khó đòi và không có khách hàng mua hàng không có khả năng thanh toán.

	4.Hàng tồn kho
	30/06/2007
	01/01/2007

	-Hàng mua đang đi trên đường
	                      - 
	-

	-Nguyên liệu,vật liệu
	319.150.211.300 
	544.376.236.764

	-Công cụ,dụng cụ
	1.352.431.074 
	1.209.704.344

	-Chi phí sản xuất,kinh doanh dở dang
	71.592.284.342 
	53.503.539.946

	-Thành phẩm
	139.961.098.477 
	28.512.916.305

	-Hàng hoá
	10.023.906.052
	431.785.861

	-Hàng gửi đi bán
	       13.132.787.100 
	

	Cộng giá gốc hàng tồn kho
	555.212.718.345 
	628.034.183.220

	-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	     (12.884.683.723)
	-12.884.683.723

	Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho
	542.328.034.622

	615.419.499.497


	5.Các khoản thuế phải thu
	30/06/2007
	01/01/2007

	-Thuế GTGT còn đước khấu trừ
	             6.866.081.910 
	       915.948.680

	-Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước

 Trong đó : +Thuế TNDN
	2.829.472.675

2.829.472.675
	

	Cộng
	9.695.554.585 
	       915.948.680


	8.Tăng,giảm tài sản cố định hữu hình
	
	
	

	
	31/03/2007
	Tăng
	Giảm
	30/06/2007

	Nguyên giá
	
	
	
	

	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	26.964.914.426
	
	0
	26.964.914.426

	Máy móc, thiết bị
	220.606.306.642
	2.692.305.904
	0
	223.298.612.546

	Phương tiện vận tải
	12.980.891.006
	
	
	12.980.891.006

	Dụng cụ quản lý
	1.645.223.931
	52.420.751
	0
	1.697.644.682

	Cộng
	262.197.336.005

	2.744.726.655
	
	264.942.062.660


	 Khấu hao lũy kế
	
	
	
	

	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	17.831.074.065
	685.203.015
	
	18.516.277.080

	Máy móc, thiết bị
	176.948.184.607
	4.584.983.388
	
	     181.533.167.995

	Phương tiện vận tải
	5.132.234.604
	482.259.115
	
	5.614.493.719

	Dụng cụ quản lý
	1.417.831.463
	61.570.858
	
	1.479.402.321

	Cộng
	201.329.324.739
	5.814.016.376
	
	207.143.341.115


	Giá trị còn lại
	
	
	
	

	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	9.133.840.361
	
	
	8.448.637.346

	Máy móc, thiết bị
	43.658.122.035
	
	
	41.765.444.551

	Phương tiện vận tải
	7.848.656.402
	
	
	7.366.397.287

	Dụng cụ quản lý
	227.392.468
	
	
	218.242.361

	Cộng
	60.868.011.266
	
	
	57.798.721.545


* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: không

* Nguyên giá cuối kỳ chờ thanh lý : không

* Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện: không

	10.Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

	
	31/03/2007
	Tăng
	Giảm
	30/06/2007

	Nguyên giá
	
	
	
	

	Quyền sử dụng đất
	 2.379.350.000 
	
	
	 2.379.350.000 

	Khấu hao lũy kế
	                 - 
	
	
	                 - 

	Quyền sử dụng đất
	 1.427.610.000 
	
	
	 1.427.610.000 

	Giá trị còn lại
	                 - 
	
	
	                 - 

	Quyền sử dụng đất
	   951.740.000 
	
	
	   951.740.000 


	11.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	30/06/2007
	01/01/2007

	-Chi phí XDCB dở dang
	                          - 
	      291.760.795 


	12.Tăng, giảm bất đông sản đầu tư

	Khoản mục
	31/03/2007
	Tăng
	Giảm
	30/06/2007

	Nguyên giá 
	 
	 
	 
	 

	- Quyền sử dụng đất
	  11.133.640.000 
	
	
	  11.133.640.000 

	Khấu hao luỹ kế
	                     - 
	
	 
	                     - 

	- Quyền sử dụng đất
	    1.002.027.600
	     111.336.400
	
	    1.113.364.000

	Giá trị còn lại 
	                     - 
	
	 
	                     - 

	- Quyền sử dụng đất
	  10.131.612.400 
	
	
	  10.020.276.000 


Quyền sử dụng đất 11.133.640.000 đ là số tiền mà Công ty phải chi trả, để đổi lại được quyền sử dụng 65.492m2 đất (nguồn gốc từ đất nông nghiệp) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp vào tháng 12/2003, thời hạn sử dụng đất này từ 44-50 năm. Theo dự kiến của Công ty, mục đích sử dụng diện tích đất này để đầu tư phát triển kinh doanh cơ sở hạ tầng và nhà ở. Hiện nay, Công ty chưa được thông qua chính thức dự án đầu tư trên diện tích đất này.

	13.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Đầu tư tài chính dài hạn
	30/06/2007
	01/01/2007

	-Đầu tư vào công ty con
	
	

	-Đầu tư vào cty liên kết
	   143.700.000.000 
	  114.300.000.000 

	-Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
	   133.736.136.450 
	  133.736.136.450 

	-Đầu tư dài hạn khác
	   406.647.534.000
	   17.713.548.000 

	Cộng
	  684.083.670.450

	 265.749.684.450 




*Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng:

	Đầu tư vào các công ty
	%nắm giữ
	31/03/07
	01/01/2007
	Tăng
	Giảm
	30/06/07

	Quỹ đầu tư Pru
	2,00%
	10.300.000.000
	10.300.000.000
	
	
	10.300.000.000

	Cty CP Du lòch BÑ
	2,50%
	3.000.000.000
	3.000.000.000
	
	
	3.000.000.000

	Cty CP Saicom
	5,00%
	500.000.000
	500.000.000
	
	
	500.000.000

	Cty CP Samvi
	8,00%
	2.000.000.000
	2.000.000.000
	520.000.000
	
	2.520.000.000

	Cty CP Việt Hàn
	9,00%
	1.300.000.000
	1.300.000.000
	4.915.630.000
	706.880.000
	5.508.750.000

	Cty XL&DV Khánh hoà
	13,00%
	613.548.000
	613.548.000
	
	
	613.548.000

	Cty CP Thăng Long
	15,00%
	15.000.000.000
	15.000.000.000
	4.465.236.000
	
	19.465.236.000

	Cty LD TaiHan-SACOM 
	30,00%
	133.736.136.450
	133.736.136.450
	
	
	133.736.136.450

	Cty CP Sam Thịnh
	30,00%
	7.500.000.000
	7.500.000.000
	
	
	7.500.000.000

	Cty Cp Sam Phú
	30,00%
	10.800.000.000
	10.800.000.000
	
	
	10.800.000.000

	Cty CP Caùp SaøiGoøn
	36,75%
	73.500.000.000
	73.500.000.000
	29.400.000.000
	
	102.900.000.000

	Cty Sam Cường
	30,00%
	7.500.000.000
	7.500.000.000
	
	
	7.500.000.000

	Cty CP ALPHANAM
	 2,30 %
	38.500.000.000
	
	
	
	38.500.000.000

	Cty CP MOMOTA(118)
	 4,20 %
	13.500.000.000
	
	
	
	13.500.000.000

	Cty CP Hòa Phát
	 4,00 %
	
	
	327.740.000.000
	
	27.740.000.000

	Cộng
	 
	 317.749.684.450
	265.749.684.450
	367.040.866.000
	706.880.000
	  684.083.670.450


	  15.Các khoản vay và nợ ngắn hạn
	30/06/2007
	01/01/2007

	- Vay ngắn hạn
	     859.992.929.229 
	777.705.398.572

	Cộng
	     859.992.929.229
	777.705.398.572

	Tên ngân hàng
	Ngoại tệ (usd) 
	VNĐ(Qui đổi + vay VNĐ )

	VCB
	        11,183,450.82 
	202.898.980.257 

	ANZ
	          7,483,049.51 
	136.166.824.596 

	CHINATRUST
	          6,682,105.09 
	     107.782.355.101 

	ACB
	         11,233,518.21 
	     181.196.648.727 

	BIDV
	          6,827,209.53
	110.122.889.718 

	Citi Bank
	          7,095,035.04 
	114.442.915.195 

	Cty CP Sam Phú
	
	        865.295.262 

	Cty CP Sam Thịnh
	
	1.974.081.842 

	Cty CP Sam Cường
	
	4.542.938.531 

	Cộng
	        50,504,368.20 
	    859.992.929.229 


	Phải trả cho người bán và người mua trả tiền trước
	30/06/2007
	01/01/2007

	-Phải trả người bán (a)
	166.554.332.874
	111.316.969.713

	-Người mua trả tiền trước (b)
	              36.700.629 
	1.094.355.675

	Cộng
	       166.591.033.503 
	112.411.325.388

	a) Phải trả người bán
	VNÑ
	USD

	Trong nước :
	           165.307.445.485
	

	Ngoài nước :  (qui VNĐ)
	             1.246.887.389
	   77,302.38

	Cộng
	166.554.332.874
	                    77,302.38


b) Người mua trả tiền trước : 
     Chủ yếu là tiền đặt cọc mua phế liệu.
	16.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	30/06/2007
	01/01/2007

	16.1 Thuế phải nộp nhà nước
	           387.299.942 
	   16.459.411.078 

	-Thuế GTGT hàng bán nội địa
	
	     9.452.632.090 

	-Thuế GTGT hàng nhập khẩu
	           265.137.670
	         82.919.170 

	-Thuế nhập khẩu
	            98.412.799
	       743.351.086 

	-Thuế TNDN
	
	     4.434.146.486 

	-Thuế TN cá nhân
	            23.749.473 
	1.746.362.246

	Cộng
	          387.299.942
	   16.459.411.078 


	17. Chi phí phải trả
	30/06/2007
	01/01/2007

	Chi phí hoa hồng đại lý
	        3.044.340.167 
	3.650.432.523

	Chi phí vận chuyển, các khoản trích trước
	          837.037.175 
	2.354.450.976

	Cộng
	       3.881.377.342 
	6.004.883.499


	18.Các khoản phải trả,phải nộp khác
	30/06/2007
	01/01/2007

	-Bảo hiểm y tế
	            42.170.567
	         47.295.567 

	-Kinh phí công đoàn
	          810.443.480 
	       764.223.617 

	-Bảo hiểm xã hội
	          393.801.937
	       356.458.937 

	-Cổ tức phải trả
	
	   39.361.867.027 

	-Các khoản phải trả,phải nộp khác*
	      46.306.463.577 
	   13.570.555.877 

	Cộng
	     47.552.879.561 
	   54.100.401.025 

	* Phải trả phải nộp khác bao gồm :
	
	

	Đại lý ký quỹ
	          590.000.000
	

	Cổ tức phải trả
	      20.821.992.627
	

	Tiền đặt cọc mua cổ phần và khác
	      24.894.470.950
	

	Cộng
	     46.306.463.577
	


22.Vốn chủ sở hữu

22.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	 
	Vốn 
góp
	Thặng dư 
vốn cổ phần
	Quỹ đầu tư
 phát triển
	Quỹ dự phòng tài  chính
	Lợi nhuận sau
 thuế chưa PP

	A
	1
	2
	3
	4
	5

	Số dư đầu năm trước
	234.000.000.000
	184.140.000.000
	104.361.553.425
	19.699.015.233
	                           - 

	Tăng vốn trong năm trước
	140.400.000.000
	 
	 
	 
	 

	Lợi nhuận tăng trong năm trước
	 
	 
	96.439.694.556
	10.188.950.723
	203.779.014.450

	Tăng khác
	 
	 
	4.970.155.134
	 
	 

	Chia cổ tức năm trước
	 
	 
	 
	 
	52.416.000.000

	Giảm khác
	 
	 
	93.600.000.000
	5.494.544.234
	151.363.014.450

	Số dư đầu năm nay
	374.400.000.000
	184.140.000.000
	112.171.403.115
	24.393.421.722
	0

	Tăng vốn năm nay
	170.600.000.000 
	1.326.272.955.000
	
	 
	 

	Lợi nhuận tăng trong qúi
	 
	 
	 
	 
	41.323.356.612

	Giảm trong qúi
	 
	 
	
	 
	 

	Số dư cuối qúy 2/2007

	545.000.000.000
	1.510.412.955.000
	112.150.843.290
	24.393.421.722
	


22.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	
	30/06/2007
	01/01/2007

	
	Tổng số
	Vốn cổ 

phần thường
	Tổng số
	Vốn cổ 

phần thường

	- Vốn đầu tư của Nhà nước
	169.074.120.000
	169.074.120.000
	140.895.120.000
	140.895.120.000

	- Vốn góp cổ đông khác 
	375.925.880.000
	375.925.880.000
	233.504.880.000
	233.504.880.000

	- Thặng dư vốn cổ phần
	1.510.412.955.000
	1.510.412.955.000
	184.140.000.000
	184.140.000.000

	Cộng
	2.055.412.955.000
	2.055.412.955.000
	558.540.000.000
	558.540.000.000


	22.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận
	30/06/2007
	01/01/2007

	-Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	545.000.000.000
	374.400.000.000

	+Vốn góp đầu năm
	374.400.000.000
	234.000.000.000

	+Vốn góp tăng trong kỳ *
	170.600.000.000
	140.400.000.000

	+Vốn góp cuối kỳ
	545.000.000.000
	374.400.000.000


22.4 Cổ tức

-Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán: chưa
+Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường :  chưa

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi : Không có loại cổ phiếu này

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận : Không

	22.5 Cổ phiếu
	30/06/2007
	01/01/2007

	-Số lượng cổ phiếu được phép phát hành
	
	

	-Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ
	
	

	+Cổ phiếu thường
	
	

	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	54.500.000
	37.440.000

	+Cổ phiếu thường
	54.500.000
	37.440.000


*Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/01 cổ phần 

22.7 Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển,quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

· Bù đắp những khoản tổn thất thiệt hại về tài sản do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, những rủi ro trong kinh doanh.

· Đầu tư mở rộng và phát triển kinh doanh

· Đổi mới, thay thế hoàn chỉnh máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

· Đổi mới trang thiết bị và điều kiện làm việc trong doanh nghiệp;

· Nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho công nhân viên trong doanh nghiệp.

· Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

· Tham gia liên doanh, mua cổ phiếu, góp vốn cổ phần theo qui định hiện hành.

· Phát triển, mở rộng kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm

25. Doanh thu

	25.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	Qúy 2/2007
	Qúy 2/2006

	-Tổng doanh thu
	       457.231.554.326 
	     296.601.212.122 

	+Doanh thu bán hàng hóa,thành phẩm đã cung cấp
	       454.443.464.182 
	     288.169.560.137 

	+Doanh thu cung cấp dịch vụ và khác
	          2.788.090.144 
	        8.431.651.985 

	Cộng
	       457.231.554.326
	     296.601.212.122 

	25.2Các khoản giảm trừ doanh thu
	Qúy 2/2007
	Qúy 2/2006

	+Hàng bán bị trả lại
	
	

	Cộng
	           
	

	25.3 Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ
	Qúy 2/2007
	Qúy 2/2006

	Trong đó:  +Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá,th.phẩm
	       454.443.464.182 
	     288.169.560.137 

	             + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
	          2.788.090.144 
	        8.431.651.985 

	Cộng
	       457.231.554.326
	     296.601.212.122 


	26. Doanh thu hoạt động tài chính
	Qúy 2/2007
	Qúy 2/2006

	-Lãi tiền gửi,tiền cho vay
	        11.055.961.740
	         88.973.173

	-Cổ tức,lợi nhuận được chia
	        12.918.362.096
	         99.990.000 

	-Lãi,lổ chênh lệch tỉ giá
	           807.278.393
	          4.653.961

	-Lãi bán hàng trả chậm
	
	       104.251.070 

	Cộng
	       24.781.602.229
	       297.868.204 


	27. Giá vốn hàng bán
	Qúy 2/2007
	Qúy 2/2006

	- Giá vốn của hàng hóa,thành phẩm đã cung cấp
	      401.485.340.650 
	    237.155.868.927 

	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
	
	

	Cộng
	      401.485.340.650
	    237.155.868.927


	28. Chi phí tài chính
	Qúy 2/2007
	Qúy 2/2006

	Trong đó:
	
	

	- Lãi vay
	        18.638.990.893
	       6.321.502.472

	- Lỗ chênh lệch tỷ giá 
	         2.194.608.507                  
	         727.546.104

	Cộng
	       20.833.599.400 
	      7.057.548.576

	29. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
	Qúy 2/2007
	Qúy 2/2006

	29.1 Chi phí nguyên liệu,vật liệu
	      325.964.890.443 
	     417.553.426.089 

	29.2 Chi phí nhân công
	        11.230.945.065 
	        8.062.203.285 

	29.3 Chi phí khấu hao TSCĐ
	          5.925.352.776
	        7.187.277.668 

	29.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài
	     8.024.441.543
	       16.526.002.704 

	29.5 Chi phí khác bằng tiền
	          3.792.571.600
	        5.096.832.543 

	Cộng
	       354.938.201.427

	     454.425.742.289 

	30. Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ
	Qúy 2/2007
	Qúy 2/2006

	- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	   44.673.899.040
	  32.141.132.781 

	- Tổng thu nhập chịu thuế
	   44.673.899.040
	  32.141.132.781

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
	    3.350.542.428 
	   2.456.118.771 

	- Lợi nhuận sau thuế TNDN
	  41.323.356.612 
	 29.685.014.010 


IV-Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp :

	CHỈ TIÊU
	ÑVT
	Qúy 2/2007
	Qúy 2/2006

	1.Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn
	 
	 
	 

	1.1 Bố trí cơ cấu tài sản 
	 
	 
	 

	    -TSCĐ/Tổng số tài sản
	%
	14,59 %
	29,38 %

	    -TSLĐ/Tổng số tài sản
	%
	85,41 %
	70,62 %

	1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn
	 
	
	

	   -Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	%
	36,25 %
	51,96 %

	   -Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	63,75 %
	48,04 %

	2.Khả năng thanh toán
	 
	
	

	2.1 Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	2,76 lần
	1,92 lần

	2.2 Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	0,99 lần
	0,07 lần

	3.Tỷ suất sinh lời
	 
	
	

	3.1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu 
	 
	
	

	  - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/d.thu
	%
	9,74 %
	10,82 %

	  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/d.thu
	%
	9,01 %
	9,99 %

	3.2. Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản
	 
	
	

	  - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng TS
	%
	1,43 %
	2,47 %

	  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS
	%
	1,33 %
	2,28 %

	3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu
	%
	2,08 %
	4,75 %


Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu :

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Qúy 2 năm 2007 của Công ty vẫn giữ được kết qủa  tốt so với Qúy 2 năm 2006, mặc dù bán hàng diễn ra trong môi trường cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là diễn biến phức tạp của giá cả nguyên vật liệu đầu vào trên thị trường thế giới với xu hướng tăng liên tục đã làm ảnh hưởng không ít đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

* Thực hiện 6 tháng đầu năm:

· Tổng doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2007 là : 1.197.481.447.544 đồng, đạt 66 % so với kế hoạch năm. So với 6 tháng đầu năm 2006 tổng doanh thu tăng : 702.748.075.856 đ, tăng 70,41%.
· Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện 6 tháng đầu năm là : 97.221.248.477 đồng, đạt 34,7 %  so với kế hoạch năm. So với 6 tháng đầu năm 2006 Tổng lợi nhuận trước thuế tăng : 37.265.925.060 đ, tăng 62%.

· Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện 6 tháng đầu năm /doanh thu đạt 8,2 %. 
* Qúy 2 năm 2007:
· So với qúy 2 năm 2006, doanh thu tăng 184.974.921.592 đồng , tăng 62,3 %.
Trong đó : - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng so với Qúy 2 năm 2006 là : 160.630.342.204 đồng , tăng 54,16%

-    Lợi nhuận tăng so với Qúy 2 năm 2006 là :  12.393.611.622 đồng , tăng 38,6 %.

· Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2006 (Qúy 2 năm 2006) là 1.08%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cao, cạnh tranh quyết liệt hơn, Công ty buộc giảm giá bán nhằm tăng lợi nhuận tích lũy như nói ở trên.
· Chỉ tiêu về khả năng thanh toán công nợ nhanh của Công ty đạt: 0,9 lần ( cùng kỳ năm 2006 là 0,07 lần); khả năng thanh toán hiện hành đạt 2,76 lần ( cùng kỳ năm 2006 là 1,92 lần).
* Thông tin khác :

- Hiện nay Công ty đang hòan tất thủ tục cấp phép bổ sung của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 374,4 tỷ lên 545 tỷ trình Ủy ban chứng khóan nhà nước, dự kiến 30/7/2007 sẽ được giao dịch.
- Dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng tại Đà lạt-Tỉnh Lâm đồng (SACOM RESORT) đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm đồng chấp thuận giao đất diện tích khu đất là 269 ha với vốn đầu tư dự kiến 2.000 tỷ VNĐ, hiện Công ty đang tiến hành triển khai Dự án và mời thầu tư vấn quốc tế.
       Ngày 16 tháng 07 năm 2007 
         Người lập                            Kế toán trưởng
Tổng Giám đốc

Phạm Thị Thanh Thủy                   Nguyễn Văn Trường
Đỗ Văn Trắc
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